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Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

1.1. Tên chuyên ngành

+ Tiếng Việt: Địa kiến tạo 

+ Tiếng Anh: Geotectonics

1.2. Mã số chuyên ngành: 62.44.55.05
1.3. Tên ngành

+ Tiếng Việt: Địa chất   

+ Tiếng Anh: Geology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sỹ
1.5. Tên văn bằng:  

+ Tiếng Việt: Tiến sỹ Địa chất

+ Tiếng Anh: PhD of Geology

1.6. Đơn vị đào tạo: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi:

Điều kiện về văn bằng: 

- Có bằng thạc sĩ các chuyên ngành thuộc ngành Địa chất hoặc ngành Địa kỹ thuật- Địa môi trường.

- Có bằng thạc sĩ thuộc các chuyên ngành khác thuộc khối Khoa học Trái đất và bằng đại học chính quy ngành Địa chất. Trường hợp này thí sinh cần có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Địa chất, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Địa chất, loại khá trở lên và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Điều kiện thâm niên công tác:

Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực Địa chất (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

2.2. Các môn thi tuyển đầu vào:

- Đối với đối tượng có bằng Thạc sỹ khoa học Địa chất phải thi các môn sau :

a. Môn chuyên ngành: Địa chất - Tân kiến tạo 

b. Môn Ngoại ngữ: trình độ C, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

c. Bảo vệ Đề cương nghiên cứu
- Đối với đối tượng có bằng cử nhân Địa chất phải thi các môn sau:

a. Môn cơ bản: Toán cao cấp II
b. Môn cơ sở: Địa chất đại cương
c. Môn chuyên ngành: Địa chất - Tân kiến tạo 
d. Môn ngoại ngữ: trình độ C, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc
e. Bảo vệ Đề cương nghiên cứu
Phần II: khung chương trình đào tạo 


1. Mục tiêu đào tạo 

1.1  Về kiến thức
Nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ có đủ khả năng tiếp cận, tìm tòi và tự cập nhật kiến thức, có đủ cơ sở lý thuyết và thực tiễn để nắm bắt được các hướng nghiên cứu hiện nay ở tầm khu vực và Thế giới trong lĩnh vực chuyên môn sâu của mình. 

1.2
Về năng lực

Sau khi học xong chương trình đào tạo tiến sỹ, nghiên cứu sinh sẽ có đủ trình độ và năng lực tổ chức các hoạt động nghiên cứu theo hướng chuyên sâu được đào tạo đáp ứng nhu cầu lý luận cũng như thực tiễn.

1.3 Về kỹ năng 

Xác lập khả năng độc lập nghiên cứu, nâng cao khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề khoa học nhằm định hướng tìm kiếm khoáng sản có hiệu quả. 

1.4 Về nghiên cứu
Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực địa kiến tạo sau đây:

· Nghiên cứu ứng dụng, và phát triển các phương pháp phân tích biến dạng kiến tạo lãnh thổ Việt nam

· Mô hình hóa quá trình hình thành các đơn vị cấu trúc - kiến tạo lớn của vỏ trái đất lãnh thổ Việt nam.

· Nghiên cứu hình động học các quá trình biến dạng

· Nghiên cứu động lực học quá trình biến dạng kiến tạo

· ứng dụng địa hoá đồng vị trong nghiên cứu địa kiến tạo và địa động lực

· Nghiên cứu xác định tuổi các quá trình biến dạng, biến chất

· Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo đương đại

· Nghiên cứu biến dạng đá và khoáng vật

· Nghiên cứu trạng thái ứng suất Cenozoi và đương đại trên lãnh thổ Việt Nam

· Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển các đơn vị kiến tạo lãnh thổ Việt Nam trên cơ sử học thuyết kiến tạo mảng

· Nghiên cứu lịch sử phát triển các đới đứt gãy-biến dạng dẻo trên lãnh thổ Việt Nam

· ứng dụng kiến tạo và địa động lực học trong nghiên cứu và phân vùng tai biến nội sinh

· Thành lập các bản đồ chuyên đề về cấu trúc và kiến tạo

2. Nội dung đào tạo

2.1  Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo


- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành (hoặc gần)

Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 11 tín chỉ, trong đó :

+ Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao) :
3 tín chỉ

 + Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:

8 tín chỉ

 + Luận án (yêu cầu thời gian làm luận án):
3 năm


- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 21, trong đó:

+ Khối kiến thức bổ sung:

· Bắt buộc: 6 tín chỉ

· Lựa chọn: 4 tín chỉ/10 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao):
3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ: 

8 tín chỉ


- Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ:


   Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 52 tín chỉ, trong đó:



+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):

11 tín chỉ



+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 
30 tín chỉ

· Bắt buộc: 20 tín chỉ

· Lựa chọn: 10 tín chỉ/16 tín chỉ


+ Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao):
3 tín chỉ


+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:

8 tín chỉ


+ Luận án (yêu cầu và thời gian làm luận án): 

· Đối với hệ tập trung: 4 năm

· Đối với hệ không tâp trung: 5 năm

2.2  Khung chương trình

	TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ

TS(LL/ThH/TH)*
	Số tiết học

TS(LL/ThH/TH)**
	Mã số các môn học tiên quyết


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) 

	I. Khối kiến thức chung 

(bắt buộc):
	11
	
	
	

	1. 
	MG 01
	Triết học

Philosophy
	4
	60(60,0,0)
	180(60,0,120)
	

	2. 
	MG 02
	Ngoại ngữ chung

Foreign Languages for general Purposes
	4
	60(30,30,0)
	180(30,60,90)
	

	3. 
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign Languages for Special Purposes
	3
	45(15,15,15)
	135(15,30,90)
	MG 02

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	30
	
	
	

	II. 1. Các môn học bắt buộc
	20
	
	
	

	1. 
	GEO 504
	Địa chất viễn thám

Remote Sensing for Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	2. 
	GEO 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản

Metallogeny and Minerals Prediction
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	3. 
	GEO 506
	Tiến hoá địa động lực các  mảng thạch quyển

Geodynamic Evolution of Lithosphere Plates
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	4. 
	GEO 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất

Petrology of Magmatic and Metamorphic Rocks
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	5. 
	GEO 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất

Applied Informatics in Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	6. 
	GEO 509
	Địa tầng học và quy phạm địa tầng

Stratigraphy and Stratigraphical Codes
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	7. 
	GEO 520
	Trầm tích luận

Sedimentology
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	8. 
	GEO 521
	Các phương pháp nghiên cứu biến dạng kiến tạo

Methods for Tectonic Deformation Study
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	9. 
	GEO 522
	Địa chất tai biến

Geohazards
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	10. 
	GEO 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý

Intepretation of geophysical data
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	II. 2. Các môn học lựa chọn
	10/18
	
	
	

	11. 
	GEO 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích

Principles of Sedimentary Basin Analysis
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	12. 
	GEO 550
	Địa chất đồng vị

Isotope Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	13. 
	GEO 551
	Cấu trúc trường quặng

Structure of Ore Fields
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	14. 
	GEO 552
	Cổ địa lý sinh vật

Paleobiogeography
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	15. 
	GEO 553
	Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại

Neotectonics and Active Tectonics
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	16. 
	GEO 554
	Các phương pháp xác định tuổi biến dạng

Methods for Deformation dating


	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	17. 
	GEO 555
	Địa thống kê

Geostatistics
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)


	

	18. 
	GEO 556
	Các phương pháp phân tích cấu trúc kiến tạo

Structural and tectonic analysis
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	19. 
	GEO 557
	Quy hoạch và quản lý môi trường trên cơ sở địa chất

Geological Information for Environment Planning and Management 
	2
	30(20,5,5)
	90(15,10,65)
	

	III. Ngoại ngữ chuyên ngành 

nâng cao
	3
	
	
	

	20
	DG 01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purpose


	3
	45(0,0,45)
	135(0,0,135)
	MG 03

	IV.Các chuyên đề tiến sĩ
	8/14
	
	
	

	21. 
	GEO 602
	Địa động lực khu vực Đông Nam ¸ 

Gedynamics of Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	22. 
	GEO 603
	Địa chất dầu khí biển Đông và các vùng kế cận

Petroleum Geology of Southeast Asia and its Adjacent areas
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	23. 
	GEO 604
	Sinh khoáng khu vực Đông Nam ¸

Metallogeny of Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	24. 
	GEO 605
	Các bồn trầm tích Kainozoi khu vực Đông Nam ¸
Cenozoic Sedimentary Basins in the Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	25. 
	GEO 606
	Địa tầng Phanerozoi khu vực Đông Nam ¸

Phanerozoic Stratigraphical for the Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	26. 
	GEO 630
	Hoạt động magma khu vực Đông Nam ¸
Magmatism in the Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	27. 
	GEO 631
	Các mô hình kiến tạo khu vực Đông Nam ¸
Tectonic Models for the Southeast Asia
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	V. Luận án
	
	
	
	

	Tổng:
	52
	
	
	


*: 
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số giờ tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)

**:
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số tiết học (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)

2.3 Tài liệu tham khảo 

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Khối kiến thức chung
	11
	Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	30
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	20
	

	1. 
	GEO 504
	Địa chất viễn thám


	2
	1. Davis J. C., 1996. Statistics and data analysis in geology 4th Edition. Willey New York. 666p. 

2. Floyd F. Sabins., 1981. Remote sensing, Principles and Intepretation

	2. 
	GEO 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản


	2
	1. Mitchell A. H. G, Garson M. S., 1981. Mineral Deposits and Global Tectonic settings. Acaddemic. Pres San Francisco.

2. Thompson J. F. H, 1996. Magmas, Fluids and Ore deposits.

	3. 
	GEO 506
	Tiến hoá địa động lực các  mảng thạch quyển


	2
	1. Allan  Cox., Robert Brian Hart., 1992. Plate tectonics how it works. 

2. Hall R., Bludell D., 1996.  Tectonic evolution of southeast asia. London.

	4. 
	GEO 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất


	2
	1. Charles J. Hughes., 1982. Igneous Petrology. Elsevier Scientific Publishing Co. 

2. Spear F. S., 1993. Metamorphism. Book Crafters, USA

	5. 
	GEO 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất


	2
	1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfo 4. 0. Hà Nội. 1997.  

2. Stan Aronofs., 1989. Geographic Information systems management Perspective. WDL Publications, Ottwa, Canada.

	6. 
	GEO 509
	Địa tầng học và quy phạm địa tầng


	2
	1. Tống Duy Thanh., Vũ Khúc., Phan Cự Tiến., 1994. Quy phạm địa tầng Việt Nam. Hà Nội. 

2. Gray J., Boucot A. J., 1979. Historial Biogeography, Plate Tectonics and the changing Environment. Oregon State University Press. USA.

	7. 
	GEO 520
	Trầm tích luận


	2
	1. Philip A. Allen & John R. Allen., 1990. Bassin analysis. Berlin Heidelberg, London, Paris, Tokyo.

2. Xtrakhop M., 1983. Những vấn đề đại cương về Địa chất, trầm tích và Địa hóa (tiếng Nga). .NXB Khoa học Moscva



	8. 
	GEO 521
	Các phương pháp nghiên cứu biến dạng kiến tạo 
	2
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2.5. Tóm tắt nội dung các môn học

A. Các môn học bắt buộc

1. Địa chất viễn thám

Mã số: GEO 504
Nội dung môn học gồm 2 phần: Phần 1: ảnh viễn thám và ứng dụng trong địa chất; Phần 2: ảnh máy bay và ứng dụng trong giải đoán địa chất.

Phần1 trang bị những kiến thức về phân đới quang phổ từ, đặc điểm các loại ảnh viễn thám, đặc trưng hình học ảnh viễn thám, nguyên tắc giải đoán hình dạng địa hình, thạch học và kiến trúc, giải đoán địa chất phục vụ các mục đích hoạt động phát triển.

Phần 2 đề cập các tài liệu ảnh máy bay, điều kiện sử dụng, dấu hiệu giải đoán và các phương pháp giải đoán trong nghiên cứu địa chất.

2. Sinh khoáng và dự báo khoáng sản 

Mã số: GEO 505
Nội dung môn học gồm 2 phần: phần 1 và phần 2 

Phần 1 trang bị những kiến thức về sinh khoáng trên cơ sở học thuyết kiến tạo mảng, sinh khoáng đáy biển và đại dương, sinh khoáng miền địa máng, miền nền và các khối trung tâm.

Phần 2 đề cập đến thành hệ địa chất, thành hệ quặng và nguyên tắc phân tích, các yếu tố khống chế quặng hóa, nguyên tắc thành lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản, một số nét chủ yếu về sinh khoáng Việt Nam.
3. Tiến hoá địa động lực các  mảng thạch quyển 
Mã số: GEO 506
Môn học trang bị những kiến thức hiện đại về kiến tạo học trong khoa học Trái đất làm cơ sở để luận giải các quá trình địa chất.

Nội dung môn học đề cập đến những khái niệm chung, những minh chứng về lịch sử hình thành thuyết kiến tạo mảng, ranh giới ngang và thẳng đứng các mảng thạch quyển, các quá trình động lực các mảng, quá trình hút chìm, xô hóc, tách giãn, chu kỳ Willson, đại chu kỳ kiến tạo, điểm nóng, chùm manti và đề cập cụ thể một số mảng chính và phụ...

4. Thạch luận các đá magma và biến chất 

Mã số: GEO 507
Nội dung môn học gồm 3 phần: phần 1, phần 2, phần 3.

Phần 1 đề cập đến cân bằng hóa học trong các hệ magma và biến chất, các định luật cơ bản và các thế nhiệt động học, khảo sát các hệ hóa lý, các phương pháp phân tích hóa lý trong các hệ địa chất, các bài toán cơ bản, thành lập các biểu đồ T-P thủy tĩnh, biểu đồ T-P H2​0- P, biểu đồ Eh-pH.

Phần 2 trang bị những kiến thức về sự hình thành lò magma các quá trình phân dị magma, quan hệ giữa magma với các kiến trúc lớn, các tổ hợp đá magma, phân loại đá magma.

Phần 3 trang bị kiến thức cơ sở hóa lý và các phản ứng biến chất, các tướng biến chất, tổng quan về kết quả nghiên cứu biến chất trên thế giới.

5. Tin học ứng dụng trong địa chất
Mã số: GEO 508
Môn học này trang bị cho học viên một số phần mềm cơ bản trong xử lý và trình bày số liệu địa chất. 

Phần xử lý số liệu địa chất gồm hai phần mềm là microsoft Excel và SPSS for Window; phần mềm đồ họa (trình bày số liệu địa chất) gồm các phần mềm Coreldraw, MapInfo và Suffer.

6. Địa tầng học và quy phạm địa tầng 
Mã số: GEO 509
Môn học cung cấp cho học viên những nguyên lý cơ bản của địa tầng học, hệ phương pháp nghiên cứu và nội dung chủ yếu của các hình loại địa tầng: thời địa tầng, thạch địa tầng và sinh địa tầng. Học viên cần nắm vững những khác biệt cơ bản giữa các hình loại địa tầng kể trên việc áp dụng chúng trong công tác thực tiễn.

Học viên được tìm hiểu về Quy phạm địa tầng Việt Nam, qua đó có được kiến thức đầy đủ về các kiểu mặt cắt chuẩn (stratotyp), quy cách xác lập các phân vị địa tầng., cách thức lập bảng đối sánh địa tầng giữa các khu vực khác nhau.

7. Trầm tích luận 
Mã số: GEO 520
Nội dung môn chuyên đề trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về:

· Tổng quan về đá trầm tích và các quá trình trầm tích

· Mối quan hệ nhân quả giữa bối cảnh kiến tạo và cổ địa lý với sự thành tạo các đá trầm tích khác nhau

· Phân tích các quá trình hình thành các bồn trầm tích trên cơ sở học thuyết kiến tạo mảng. Xây dựng các mô hình tạo bồn trầm tích khác nhau.

· Biển ven rìa và các bồn trầm tích rìa tây Thái Bình Dương. Quá trình thành tạo và phân bố các bồn ven rìa tây Thái Bình Dương và tiềm năng dầu khí

· Biển Đông Việt Nam và các bồn trầm tích Kainozoi. Quy luật hình thành các bồn trầm tích biển Đông Việt Nam và tiềm năng dầu khí.

· Cuối môn học, mỗi học viên viết một tiểu luận tự chọn hoặc do thầy hướng dẫn nội dung tiểu luận liên quan những vấn đề đã học trong môn học này.
8. Các phương pháp nghiên cứu biến dạng kiến tạo
Mã số: GEO 521
Môn học cung cấp cho học viên các phương pháp hiện đại để nghiên cứu các cấu trúc địa chất biến dạng sinh ra do các chuyển động kiến tạo. Các khái niệm và phân loại biến dạng kiến tạo cũng như các đới biến dạng trong tự nhiên sẽ được trang bị cho học viên để làm cơ sở cho việc áp dụng các phương pháp xác định cổ ứng suất và các phương pháp nghiên cứu biến dạng dẻo trong tự nhiên. Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về mối quan hệ giữa các chế độ kiến tạo với các kiểu biến dạng. Các kỹ thuật đặc biệt trong nghiên cứu biến dạng kiến tạo sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến thức để sử dụng các thiết bị hiện đại như kính hiển vi điện tử để nghiên cứu biến dạng ở quy mô khoáng vật.
9. Địa chất tai biến 

Mã số: GEO 522
Môn học trang bị những kiến thức  cơ bản: 

1. Các khái niệm về tai biến thiên nhiên, tai biến địa chất, nguyên tắc phân loại tai biến thiên nhiên, tai biến địa chất.

2. Các tai biến địa động lực (động đất, trượt lở, xói lở, bồi tụ, sóng thần), phân tích xác định cơ chế phát sinh, quy luật phân bố và đánh giá khả năng gây hại.

3. Các tai biến địa hóa (ô nhiễm môi trường) và ảnh hưởng đến môi trường. Nguồn và cơ chế lan truyền ô nhiễm.

4. Xây dựng bản đồ tai biến địa chất, khái niệm bản đồ tai biến địa chất, nội dung thể hiện và phương pháp thành lập.

10.  Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý
Mã số: GEO 532 

Nội dung môn học trình bày các phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu địa chất như:

- Đo vẽ lập bản đồ địa chất.

- Tìm kiếm, đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản.

- Nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn.

- Dự báo, cảnh báo các tai biến địa chất,

- Nghiên cứu địa chất môi trường 

Môn học trang bị cho học viên các phương pháp khai thác sử dụng thông tin, phân tích giải thích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau, bao gồm:

· Các phương pháp phân tích định tính và định lượng.

· Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các thuật toán giải bài toán ngược xác định các thông số địa vật lý của các đối tượng địa chất gây dị thường.
B. Các môn học lựa chọn

11. Cơ sở phân tích bồn trầm tích 

Mã số: GEO 528

Môn học nhằm trang bị cho học viên các khái niệm về bồn trầm tích và các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích.

Nội dung môn học bao gồm: 1) các kiểu bồn trầm tích; 2) các yếu tố khống chế sự phát sinh và phát triển các bồn trầm tích; 3) cấu trúc bên trong các bồn trầm tích; 4) sự tiến hóa các kiểu bồn trầm tích; 5) quá trình nghịch đảo thu hẹp bồn trầm tích; 6) các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích; và 7) các khoáng sản trong bồn trầm tích.

12. Địa chất đồng vị 
Mã số: GEO 550
Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về:

· Quá trình tiến hóa của các hệ đồng vị phóng xạ tự nhiên, đồng vị bền trong tiến trình phát triển của trái đất.

· Các ứng dụng của địa chất đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu xác định tuổi của các sự kiện địa chất kiến tạo và tiến hóa của thành phần vật chất tạo vỏ trái đất trong các bối cảnh kiến tạo khác nhau của trái đất.

· Các ứng dụng của các hệ đồng vị bền trong nghiên cứu nguồn gốc và tiến hóa của các môi trường địa chất.

13. Cấu trúc trường quặng 

Mã số: GEO 551

 Nội dung môn học trang bị cho học viên những phần chính sau đây:

a. Mô tả và phân loại được tất cả các yếu tố cấu tạo liên quan đến các quá trình khoáng hóa và tạo quặng. Giới thiệu bảng phân loại cấu trúc trường quặng ở Việt Nam

b. Mô tả và phân loại tất cả các cấu trúc trường quặng chính đã được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học trên thế giới

c. Giới thiệu cấu trúc trường quặng đã được nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực kiến tạo – sinh khoáng ở Việt Nam nghiên cứu và giới thiệu

d. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và phân tích một cấu trúc trường quặng cụ thể. Lấy ví dụ ở Việt Nam

e. Yêu cầu cụ thể: mỗi học viên làm một tiểu luận liên quan đến nghiên cứu và phân tích cấu trúc trường quặng cụ thể ở Việt Nam
14.  Cổ địa lý sinh vật
Mã số: GEO 552
Môn học cung cấp cho học viên những kiến cơ bản về mối quan hệ sinh vật – môi trường trong lịch sử địa chất. Mối quan hệ đó là nền tảng cơ sở của các hệ sinh thái và sinh quyển của Trái Đất. 

Học viên được tìm hiểu điều kiện sống của các nhóm sinh vật chủ yếu, qua đó cho phép khôi phục hoàn cảnh cổ sinh thái của các thời kỳ địa chất. Môn học cũng giới thiệu nguyên tắc phân chia các tỉnh, các miền cổ địa lý – sinh vật, với một số ví dụ điển hình trên thế giới và ở Việt Nam. Học viên có thể áp dụng những kiến thực đã học để xác định điều kiện môi trường của bồn trầm tích,  đối sánh chúng ở các khu vực khác nhau, lập nên các bản đồ và sơ đồ cổ địa lý.

15. Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại 
Mã số: GEO 553
Môn học trang bị cho học viên những lý thuyết chuyên sâu về tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại dưới góc độ kiến tạo mảng cũng như các phương pháp nghiên cứu các chuyển động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại.

· Khái quát về các kiểu chuyển động kiến tạo và hệ quả của nó.

· Nhóm các phương pháp nghiên cứu các chuyển động tân kiến tạo trên cơ sở trầm tích

· Nhóm các phương pháp nghiên cứu các chuyển động tân kiến tạo trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất.

· Nhóm các phương pháp nghiên cứu chuyển động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại trên cơ sở nghiên cứu mối tương tác địa mạo-kiến tạo-địa hình

· Nhóm các phương pháp nghiên cứu chuyển động kiến tạo hiện đại trên cơ sở trắc địa mặt đất và trắc địa không gian.

· Nhóm các phương pháp mô hình trong nghiên cứu chuyển động kiến tạo hiện đại.

· Nhóm các phương pháp xác định tuổi của các hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại.

· Các tai biến liên quan với các chuyển động kiến tạo hiện đại.

16.  Các phương pháp xác định tuổi biến dạng 
Mã số: GEO 554
Môn học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức về các kiểu biến dạng cơ bản của vỏ trái đất, về sự phân bố các kiểu biến dạng trong vỏ trái đất và các phương pháp xác định thời gian xảy ra các hoạt động biến dạng kiến tạo trên cơ sở xác định tuổi tương đối và tuổi trên cơ sở đồng vị phóng xạ. Đặc biệt, môn học sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản của địa niên biểu phóng xạ, các cặp đồng vị phóng xạ thường được sử dụng trong nghiên cứu xác định tuổi biến dạng, mối liên quan giữa các hoạt động biến chất, biến dạng với nhiệt độ đóng của các hệ đồng vị phóng xạ và các khoáng vật. Ưu nhược điểm của các phương pháp và các ví dụ áp dụng cụ thể cho từng phương pháp sẽ được phân tích chi tiết trong nội dung môn học.

17.  Địa thống kê

Mã số: GEO 555

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về địa thống kê để giải quyết các bài toán địa chất. Nội dung môn học bao gồm các phần sau: 1) các khái niệm về đặc trưng thống kê, biến và hàm ngẫu nhiên; 2) hàm cấu trúc; 3) phương sai phân tán, phương sai mở rộng; 4) Kriging; 5) địa thống kê đa biến; và 6) một số phần mềm ứng dụng.

18. Các phương pháp phân tích cấu trúc kiến tạo 

Mã số: GEO 556
Môn học trang bị kiến thức xác định và phân loại các hình thái cấu tạo, các nếp uốn, các đứt gãy, các tổ hợp thạch động lực, khôi phục bối cảnh kiến tạo cổ.

Môn học gồm 2 phần: 

Phần 1: trang bị các cấu trúc kiến tạo hiện đại, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm vận động kiến tạo, các tổ hợp thạch động lực của các đới hút chìm, tách giãn, xô hóc, xác định nội dung và các đặc điểm của các đới cấu trúc kiến tạo làm cơ sở cho nghiên cứu kiến tạo cổ.

Phần 2: đề cập đến xác định các cấu tạo hình thái và phân loại chúng, xác định các nếp uốn, các đứt gãy, các tổ hợp thạch động lực, khôi phục bối cảnh cổ kiến tạo, trên cơ sở đối sánh với các bối cảnh kiến tạo hiện đại.
19. Quy hoạch và quản lý môi trường trên cơ sở địa chất 

Mã số: GEO 557
Nội dung môn học gồm 2 phần:

Phần 1: trang bị các kiến thức về quy hoạch và quản lý môi trường, các khái niệm về quy hoạch, nội dung của quy hoạch, phương pháp quy hoạch, vai trò của quy hoạch, các khái niệm về khoa học quản lý môi trường, kinh tế môi trường và tài nguyên, chính sách kinh tế và môi trường, luật tài nguyên và môi trường.

Phần 2: trang bị phương pháp phân tích điều kiện địa chất, các dạng cấu tạo (nếp uốn, đứt gãy), các vận động kiến tạo cổ và hiện đại, các tổ hợp thạch động lực, phân tích vai trò của các quá trình địa chất với môi trường, các tai biến địa chất, nguyên nhân và cơ chế phát sinh, đánh giá điều kiện địa chất, xác định các tiêu chí địa chất phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường.

C. Các chuyên đề tiến sĩ

20. Địa động lực khu vực Đông Nam ¸
Mã số: GEO 602
Chuyên đề trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản sau đây:

· Mô hình tổng quan về kiến tạo - địa động lực Đông Nam á theo các quan điểm kiến tạo khác nhau. Mô hình lựa chọn phù hợp với quan điểm kiến tạo mảng

· Đặc điểm cấu trúc kiến tạo đặc thù khu vực Đông Nam á bao gồm: 1 – Kiến trúc rìa mảng hoạt động mạnh khu vực Đông Nam ¸; 2 – Kiến trúc nội mảng hoạt động khu vực Đông Nam ¸
· Tiến hóa địa động lực khu vực Đông Nam á, bao gồm: 1 – Bối cảnh địa động lực khu vực Đông Nam á trước khi mảng ấn - úc xô hóc (collision) vào mảng Âu – ¸; Bối cảnh địa động lực khu vực Đông Nam á khi mảng ấn - úc xô hóc (collision) vào mảng Âu – ¸; 3 – Bối cảnh địa động lực hiện đại khu vực Đông Nam á và mối liên quan của nó đến hoạt động địa chấn, động đất gây sóng thần ở khu vực

· Cuối chuyên đề mỗi NCS viết một tiểu luận tự chọn theo các hướng khác nhau liên quan đến địa động lực khu vực Đông Nam ¸.
21. Địa chất dầu khí biển Đông và các vùng kế cận
Mã số: GEO 603
Môn học trang bị cho NCS những kiến thức sau đây:

· Tổng quan về các bồn ven rìa khu vực Đông Nam á và tiềm năng dầu khí. Lịch sử phát triển và mô hình thành tạo các bồn thuộc đới rìa động Đông Nam ¸

· Đặc điểm cấu trúc Biển Đông Việt Nam, các mô hình thành tạo Biển Đông

· Các bồn Kainozoi thuộc Biển Đông Việt Nam. Đặc điểm địa tầng, magma và lịch sử phát triển các bồn

· Cấu trúc kiến tạo bồn sông Hồng và tiềm năng dầu khí

· Cấu trúc kiến tạo bồn Cửu Long và tiềm năng dầu khí

· Cấu trúc kiến tạo các bồn khác và tiềm năng dầu khí thuộc Biển Đông Việt Nam

· Kết thúc môn học, mỗi NCS viết một tiểu luận tự chọn hoặc do thầy hướng dẫn, nội dung liên quan đến địa chất dầu khí Biển Đông Việt Nam.

22. Sinh khoáng khu vực Đông Nam ¸ 
Mã số: GEO 604
Môn học trang bị cho NCS những nội dung chủ yếu sau đây:

· Sinh khoáng học trên cơ sở học thuyết kiến tạo mảng. Thảo luận về sinh khoáng theo quan điểm động và tĩnh

· Bình đồ kiến tạo Đông Nam á theo quan điểm của học thuyết kiến tạo mảng

· Các nguyên tắc trong phân tích sinh khoáng, lập các bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản

· Sinh khoáng nội sinh khu vực Đông Nam ¸

· Sinh khoáng ngoại sinh khu vực Đông Nam ¸

· Sinh khoáng nội sinh Việt Nam

· Sinh khoáng nội sinh Việt Nam

· Giới thiệu bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản Việt Nam

· Kết thúc môn học, mỗi NCS viết một tiểu luận về sinh khoáng khu vực Đông Nam á hoặc Việt Nam theo chuyên đề tự chọn hoặc hướng dẫn.

23. Các bồn trầm tích Kainozoi khu vực Đông Nam ¸ 
Mã số: GEO 605
Chuyên đề các bồn trầm tích Kainozoi khu vực Đông Nam á nhằm trang bị cho NCS các kiến thức tổng hợp về bối cảnh kiến tạo, chế độ địa nhiệt, địa động lực khu vực Đông Nam á trên nền của hoạt động mảng toàn cầu trong Kainozoi và quá trình hình thành và tiến hóa các bồn trầm tích trong khu vực. Chuyên đề cũng cung cấp cho NCS hệ thống phân loại các bồn trầm tích Kainozoi, đặc điểm và cơ chế hình thành bồn, tiềm năng khoáng sản và các phương pháp nghiên cứu chúng.

24. Địa tầng Phanerozoi khu vực Đông Nam ¸ 
Mã số: GEO 606
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về địa tầng khu vực Đông Nam á, từ Tiền Cambri đến Đệ Tứ. Qua đối sánh địa tầng, học viên có thể biết đặc điểm phát triển các bồn trầm tích trong khu vực từ cổ đến trẻ, có khái niệm về các nhóm sinh vật từng sinh sống trong các bồn trầm tích đó.

Qua môn học, học viên cũng nắm được điều kiện môi trường trầm tích, tiềm năng chứa quặng ngoại sinh của lãnh thổ các nước Đông Nam á. Những tài liệu địa tầng khu vực cũng cho phép nhận biết về mức độ nghiên cứu địa tầng ở các quốc gia khác nhau, các phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu, cũng như thế mạnh và những nhóm cổ sinh chủ yếu được chú trong nghiên cứu ở các nước trong khu vực.

25. Hoạt động magma khu vực Đông Nam ¸ 
Mã số: GEO 630
Chuyên đề hoạt động magma khu vực Đông Nam á nhằm cung cấp cho NCS các kiến thức sau:

· Đối tượng và phạm vi nghiên cứu bao gồm các chu kỳ hoạt động magma và các thành tạo magma phân bố trong khu vực Đông Nam ¸.

· Trong môn học này học viên sẽ được giới thiệu về đặc điểm địa tầng (thạch địa tầng, sinh địa tầng) về kiến tạo khu vực Đông Nam á và kế cận.

· Giới thiệu về chu kỳ hoạt động magma trong khu vực Đông Nam á trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo. Mô tả các thành hệ magma xâm nhập trong Paleozoi, Mesozoi và Cenozoi. Mô tả các thành tạo magma phun trào trên lục địa và dưới biển.

· Các khoáng sản nội sinh liên quan với hoạt động magma ở Đông Nam á (kim loại quý hiếm, nguyên liệu khoáng, đá quý).

26. Các mô hình kiến tạo khu vực Đông Nam ¸ 
Mã số: GEO 631
Chuyên đề các mô hình kiến tạo khu vực Đông Nam á sẽ cung cấp cấp cho NCS các cơ sở địa chất, cổ từ và các pha kiến tạo chính đã tác động đến khu vực Đông Nam á châu từ các tiền Cambri đến Cenozoi cũng như các mô hình kiến tạo hiện có liên quan đến lịch sử phát triển địa chất kiến tạo của khu vực Đông nam á. Từ đó, giúp cho NCS có được những kiến thức về kiến tạo khu vực và tiệm cận được với những kiến thức hiện đại và mới nhất về các hướng nghiên cứu kiến tạo trên thế giới hiện nay.




đại học quốc gia hà nội


Trường đại học khoa học tự nhiên
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